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TOÙM TAÉT:  
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả

thay đổi lối sống ở người tiền đái tháo đường týp 2
(TĐTĐ) tại tỉnh Ninh Bình.

Tổng số 618 đối tượng tiền ĐTĐ được chẩn đoán
theo tiêu chuẩn của WHO-IDF 2010, tuổi trung bình
56,1±8,1, được can thiệp thay đổi lối sống trong 24
tháng. 

Kết quả cho thấy: thói quen hút thuốc, uống
rượu/bia khó thay đổi; tỉ lệ ít ăn rau, sử dụng dầu/mỡ
động vật giảm; tỉ lệ có HĐTL trong công việc, thể
thao và khi đi lại tăng. Can thiệp lối sống làm giảm
mức glucose máu và giảm tỉ lệ phát triển thành đái
tháo đường. Nhóm tuân thủ có chỉ số glucose máu
lúc đói và glucose sau 2 giờ giảm, tỉ lệ glucose máu
về bình thường cao hơn so với nhóm không tuân thủ.
Trung bình chỉ số insulin tăng, HOMA2-IR có sự
khác biệt giữa nhóm tuân thủ và không tuân thủ
(p<0,01). Chỉ số HOMA2-%S, HOMA2-%B tăng,
tuy nhiên chưa thấy sự khác biệt giữa nhóm tuân thủ
và không tuân thủ.

Ở người tiền ĐTĐ, can thiệp lối sống sau 24 tháng
có hiệu quả làm giảm các yếu tố nguy cơ về lối sống,
có hiệu quả phòng ngừa ĐTĐ thông qua giảm chỉ số
kháng insliun. Sự tuân thủ can thiệp có ảnh hưởng tới
hiệu quả điều trị.

Từ khóa: Đái tháo đường; tiền đái tháo đường;
can thiệp; kháng insulin
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sự phát sinh của bệnh ĐTĐ týp 2 có sự tương tác
giữa các yếu tố nguy cơ trong đó các yếu tố di truyền

tương tác với các yếu tố môi trường và lối sống [1].
Dựa vào những bằng chứng từ các thử nghiệm lâm
sàng, các nhà nghiên cứu đã khuyến cáo nên phòng
ngừa ĐTĐ ở các đối tượng tiền ĐTĐ. Có nhiều
phương pháp có thể ngăn ngừa, làm chậm quá trình
khởi phát, phát triển cũng như giảm các biến chứng
của bệnh đái tháo đường như thay đổi lối sống, điều
trị bằng thuốc, phẫu thuật, làm giảm thiểu các yếu tố
nguy cơ cộng đồng [4]. Tuy nhiên liệu các biện pháp
can thiệp (CT) dự phòng ĐTĐ ở người TĐTĐ týp 2
tại Việt Nam có mang lại hiệu quả hay không vẫn là
câu hỏi cần phải có câu trả lời thỏa đáng bằng những
chứng cứ khoa học.

Đề tài “Nghiên cứu hiệu can thiệp đổi lối sống
sau 24 tháng ở người tiền đái tháo đường tại Ninh
Bình” nhằm đóng góp một phần trả lời các câu hỏi
trên.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU:

+ Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, can
thiệp.

+ Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu được tiến
hành trên 618 người tiền ĐTĐ týp 2 tại Ninh Bình.

- Tiêu chuẩn lựa chọn: tiền ĐTĐ được chẩn đoán
bằng xét nghiệm đường máu lúc đói và nghiệm pháp
dung nạp glucose đường uống.

- Tiêu chuẩn loại trừ: loại trừ các đối tượng đang
bị bệnh cấp tính, các đối tượng đang đã được chẩn
đoán tiền ĐTĐ trước thời điểm nghiên cứu.

Các đối tượng nghiên cứu được phân thành 02
nhóm tuân thủ và nhóm không tuân thủ dựa vào việc
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có tham gia điều trị, tham gia lớp giáo dục, tư vấn,
giám sát hay không.

+ Phương pháp can thiệp:
- Giáo dục tự kiểm soát tiền ĐTĐ
- Khám, tư vấn dinh dưỡng định kỳ 3 tháng 1 lần
- Tư vấn chế độ hoạt động thể lực
- Tư vấn thay đổi về thói quen và lối sống 
+  Thu thập số liệu, phân nhóm: Thu thập số liệu

thời điểm bắt đầu và thời điểm 24 tháng sau can
thiệp. 

- Thu thập số liệu nhân khẩu học, nhân trắc học,
các chỉ số thể lực và huyết áp, glucose máu lúc đói,
glucose 2h.

+  Các tiêu chuẩn đánh giá sử dụng trong nghiêu
cứu: Chẩn đoán tiền ĐTĐ theo WHO-IDF năm 2010;
đánh giá chỉ số khối cơ thể (BMI), vòng eo  theo tiêu
chuẩn của WHO 2000 áp dụng  cho người trưởng
thành Châu Á.

+  Địa điểm nghiên cứu: Tại tỉnh Ninh Bình
+  Quản lý và xử lí số liệu bằng phần mềm Epi-

data và SPSS 16.0.
3. KẾT QUẢ

3.1. Đặc điểm các yếu tố nguy cơ trước nghiên
cứu

Nhận xét: Trước can thiệp, các chỉ số yếu tố nguy
cơ về chiều cao, cân nặng, BMI, VB nam, HATTh
giữa hai nhóm tương đồng.

3.2. Sự thay đổi các yếu tố nguy cơ về lối sống
ở người tiền đái tháo đường

Nhận xét: Tỉ lệ hút thuốc lá, uống rượu bia ít thay
đổi so với trước can thiệp, chưa thấy sự khác biệt giữa

các nhóm nghiên cứu. Tỉ lệ ít ăn rau, thói quen sử
dụng dầu/mỡ động vật nấu ăn ở nhóm tuân thủ giảm
và thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không
tuân thủ.

Nhận xét: Tỉ lệ hoạt động thể lực nặng trong công
việc và thể thao ở cả hai nhóm giảm. Tỉ lệ hoạt động
thể lực trung bình (trong công việc, khi di chuyển, thể
dục thể thao) ở nhóm tuân thủ tăng và cao hơn nhóm
chứng.

3.3. Sự thay đổi chỉ số glucose máu và tình
trạng kháng insulin ở các nhóm

Nhận xét: Sau can thiệp, chỉ số glucose máu lúc
đói, glucose 2h ở nhóm tuân thủ giảm và thấp hơn có
ý nghĩa thống kê so với nhóm không tuân thủ.

Nhận xét: Sau can thiệp, nhóm tuân thủ điều trị
có tỉ lệ các đối tượng trở về đường máu bình thường
cao hơn và tỉ lệ tiến triển thành ĐTĐ thấp hơn nhóm
không tuân thủ điều trị.

Nhận xét: Sau can thiệp, chỉ số insulin nhóm tuân
thủ thấp hơn nhóm không tuân thủ; chỉ số kháng in-
sulin HOMA2-IR ở nhóm không tuân thủ tăng, cao
hơn nhóm tuân thủ; chỉ số độ nhạy insulin HOMA2-
%S ở nhóm tuân thủ cao hơn nhóm không tuân thủ;
chỉ số CNTB bêta HOMA2-%B không thấy sự khác
biệt giữa hai nhóm.
4. BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm các yếu tố nguy cơ trước nghiên
cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy: tuổi trung bình của
người mắc tiền ĐTĐ là 56,1±8,1, tuổi nam giới mắc
tiền ĐTĐ cao hơn nữ giới (56,9±8,1 so với 55,7±8,3).

Bảng 1: So sánh đặc điểm chung của các nhóm nghiên cứu
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So sánh sự tương đồng giữa nhóm tuân thủ điều
trị thay đổi lối sống so với nhóm không tuân thủ điều
trị được trình bày ở các Bảng 1. Số lượng đối tượng
nghiên cứu giữa hai nhóm tương đương nhau (nhóm
tuân thủ điều trị là 323, nhóm không tuân thủ là 295).
Tuổi trung bình của nhóm tuân thủ cao hơn nhóm
không tuân thủ (p<0,01). Trung bình chỉ số BMI giữa
hai nhóm có sự tương đồng (p>0,05). Chỉ số VB nam
giữa hai nhóm không có sự khác biệt. Chỉ số HATTh
giữa hai nhóm là tương đồng; chỉ số HATTr ở nhóm
tuân thủ điều trị thấp hơn nhóm không tuân thủ. Kết
quả so sánh trước can thiệp cho thấy có sự tương đồng
giữa nhóm tuân thủ, can thiệp so với nhóm không
tuân thủ. Điều này đảm bảo cho việc so sánh kết quả
can thiệp được chính xác và khoa học.

4.2. Sự thay đổi các yếu tố nguy cơ về lối sống
ở người tiền đái tháo đường 

Kết quả nghiên cứu được trình bày ở Bảng 2 cho
thấy: Sau can thiệp tỉ lệ hút thuốc lá, uống rượu bia ở
cả hai nhóm ít thay đổi so với trước can thiệp, không

có sự khác biệt giữa nhóm tuân thủ và nhóm không
tuân thủ (p>0,05). Hành vi hút thuốc lá và uống rượu
bia là hai hành vi khó thay đổi, tuy nhiên tỉ lệ hút
thuốc lá có xu hướng giảm ở cả hai nhóm nhưng
không đáng kể. Tỉ lệ hút thuốc lá trong nghiên cứu
này thấp hơn so với một số nghiên cứu khác, nhưng
tỉ lệ sử dụng rượu bia khá cao [2].

Ít ăn rau và thói quen sử dụng dầu/mỡ động vật
nấu ăn là hai yếu tố nguy cơ của bệnh ĐTĐ. Nghiên
cứu của Cao Mỹ Phượng cho thấy can thiệp làm giảm
tỉ lệ đối tượng ăn nhiều mỡ, nhiều đường và ăn đêm
sau 20 giờ [2]. Kết quả nghiên cứu ghi nhận hiệu quả
giáo dục can thiệp đã làm cho tỉ lệ ít ăn rau của nhóm
tuân thủ điều trị giảm có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
Ở nhóm không tuân thủ  tỉ lệ không thường xuyên ăn
rau lại tăng lên so với trước can thiệp (p<0,05). So
sánh sau can thiệp cho thấy tỉ lệ ít ăn rau ở nhóm tuân
thủ thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không
tuân thủ (p<0,05). Tỉ lệ thường xuyên sử dụng
dầu/mỡ động vật để nấu ăn giảm ở nhóm tuân thủ

Bảng 3: So sánh hiệu quả thay đổi hoạt động thể lực giữa nhóm nghiên cứu

Bảng 2: So sánh sự thay đổi về các yếu tố nguy cơ về lối sống giữa các nhóm nghiên cứu
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điều trị so với nhóm không tuân thủ (p<0,05).
Các nghiên cứu cho thấy, hoạt động thể lực

thường xuyên làm giảm nồng độ glucose, duy trì ổn
định lipid máu, HA, cải thiện kháng insulin, và cải
thiện tích cực về mặt tâm lý. Phối hợp hoạt động thể
lực thường xuyên và điều chỉnh chế độ ăn giúp làm
giảm nguy cơ mắc ĐTĐ týp 2. Kết quả ở Bảng 3 ghi
nhận tỉ lệ hoạt động thể lực nặng trong công việc và
thể thao nặng cả hai nhóm đều giảm. Một trong
những lý do có thể là do đặc điểm tuổi càng cao việc
tham gia làm các công việc nặng hoặc thể thao nặng
càng giảm. Sau can thiệp, tỉ lệ hoạt động thể lực trung
bình ở nhóm tuân thủ tăng lên rõ rệt, với p<0,01; ở
nhóm không tuân thủ không có sự khác biệt, với
p>0,05. Sau can thiệp tỉ lệ hoạt động trung bình của
nhóm được điều trị cao hơn có ý nghĩa thống kê so
với nhóm không tuân thủ.

4.3. Sự thay đổi chỉ số glucose máu và tình
trạng kháng insulin ở các nhóm

Kết quả ở Bảng 4 và Bảng 5 cho thấy sau can
thiệp chỉ số glucose máu sau 2 giờ ở nhóm tuân thủ
điều trị giảm có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với
trước can thiệp. So sánh chỉ số glucose máu 2 giờ
trước can thiệp giữa 2 nhóm là tương đồng, kết quả
sau can thiệp ở nhóm tuân thủ can thiệp điều trị thấp
hơn có ý nghĩa so với nhóm không tuân thủ với
p<0,05. 

Kết quả phân tích tỉ lệ phát triển thành ĐTĐ cho
thấy: tỉ lệ chung các đối tượng phát triển thành ĐTĐ
ở cả 2 nhóm sau can thiệp là 12,3%; tỉ lệ các đối
tượng phát triển thành ĐTĐ ở nhóm không tuân thủ
(16,1%) cao hơn so với nhóm tuân thủ điều trị (9,4%),

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Vậy kết
quả can thiệp, điều trị đã giảm được 41,6% nguy cơ
tiến triển thành ĐTĐ của nhóm tuân thủ điều trị so
với nhóm không tuân thủ. Kết quả nghiên cứu của
Iqbal Hydrie ở người có IGT tại Pakistan trong 12
tháng cho kết quả tỉ lệ chuyển thành ĐTĐ ở nhóm
không tuân thủ là 8,2% thấp hơn nghiên cứu Daqing
18.3% và 11.3%, nhưng cao hơn so với nghiên cứu
tại phần lan 6%/năm [5],[7].

Kết quả phân tích tổng hợp của Adam G. Tabák
cho thấy khoảng 5 đến 10% người tiền ĐTĐ sẽ phát
triển thành ĐTĐ thực thụ, và cũng tỉ lệ như vậy sẽ
trở về đường máu bình thường. Những nghiên cứu
gần đây ghi nhận tỉ lệ phát triển thành ĐTĐ thực thụ
đối với nhóm IGT đơn thuần là 4-6%, IFG đơn thuần
là 6-9% thấp hơn nhóm IGT+IFG là 15-19%.
William C Knowler và cs ghi nhận tỉ lệ trở về glucose
máu bình thường hàng năm là 23% khi can thiệp lối
sống đơn thuần, 19% can thiệp bằng metformin, và
19% ở nhóm giả dược [3].

Trong nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận tỉ lệ các
đối tượng trở về đường máu bình thường ở nhóm tuân
thủ điều trị (57,2%) cao hơn nhóm không tuân thủ
(43,7%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Kết quả này tương tự như Leigh Perreault và cs ghi
nhận có thể dự phòng can thiệp lối sống để đảo ngược
quá trình tiến triển ĐTĐ; phương pháp can thiệp lối
sống có hiệu quả đưa glucose máu trở về bình thường
hiệu quả hơn metformin và giả dược [6].

So sánh chỉ số insulin máu lúc đói ở nhóm không
tuân thủ và nhóm tuân thủ sau can thiệp cho thấy
trung bình chỉ số insulin của nhóm tuân thủ thấp hơn

Bảng 4: So sánh hiệu quả thay đổi glucose máu giữa các nhóm nghiên cứu 
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nhóm không tuân thủ, p<0,05. Theo Gordon C. Weir
và Susan Bonner-Weir để tiến triển thành ĐTĐ týp
2 thực thụ, thường trải qua giai đoạn rối loạn dung
nạp glucose hoặc suy giảm glucose máu lúc đói.
Cùng với đó là sự thay đổi của tình trạng tiết insulin,
giai đoạn đầu tế bào bêta tụy tăng tiết insulin để bù
trừ lại sự thiếu hụt insulin tương đối do tình trạng
kháng insulin. Vì vậy, nồng độ insulin giai đoạn tiền
ĐTĐ thường tăng cao [6]. Kết quả nghiên cứu chỉ số
kháng insulin tính theo HOMA2 chung ở người tiền
ĐTĐ tăng lên sau can thiệp, chỉ số này nhóm tuân
thủ không thay đổi so với trước can thiệp; tỉ lệ kháng
insulin theo HOMA2 tăng có ý nghĩa thống kê so với
nhóm không tuân thủ (p<0,01). Chỉ số HOMA2-IR
sau can thiệp ở nhóm tuân thủ thấp hơn nhóm không
tuân thủ (p<0,01). Chỉ số HOMA2-%S chung ở người
tiền ĐTĐ tăng có ý nghĩa thống kê sau can thiệp. Chỉ
số HOMA2-%S ở nhóm tuân thủ tăng có ý nghĩa
thống kê so với trước can thiệp; nhóm tuân thủ điều
trị có ĐN insulin sau can thiệp cao hơn so với nhóm
không tuân thủ. Kết quả này phù hợp với nhiều kết
quả thiệp lối sống ở người tiền ĐTĐ, làm chậm quá
trình phát triển thành ĐTĐ týp 2 thực thụ [2]. Chỉ số
CNTB bêta tính theo HOMA2 chung ở người tiền
ĐTĐ tăng có ý nghĩa thống kê. Chỉ số HOMA2-%B
chưa thấy sự khác biệt ở nhóm tuân thủ và không tuân
thủ. 
5. KẾT LUẬN

+ Can thiệp lối sống làm giảm tỉ lệ hút thuốc lá,
thói quen ít ăn rau, thói quen sử dụng dầu/mỡ động
vật giảm; tăng tỉ lệ có HĐTL ở cả hai nhóm; giảm

glucose máu; giảm tỉ lệ tiền đái tháo đường; giảm chỉ
số kháng insulin và tăng độ nhạy insliun, tăng chỉ số
chức năng tế bào bêta. 

+ Hiệu quả can thiệp có sự khác biệt giữa nhóm
tuân thủ và nhóm không tuân thủ.
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SUMMARY
INVESTIGATING THE IMPACT OF TREATMENT COMPLIANCE ON EFFECTIVE-
NESS OF LIFESTYLE CHANGES IN PRE-DIABETES POPULATION AFTER 24

MONTHS OF INTERVENTION
Objectives: The study aims to assess the impact of treatment on effectiveness of lifestyle changes in pre-di-

abetes population in Ninh Binh province.
Methods: 618 pre-diabetes defined by WHO-IDF 2010 criteria, everage ages 56,1±8,1 years, were inter-

vented by lifestyle modification for 24 months.
Results: The habits of smoking and alcohol drinking were difficult to change; interventions encouraged di-

etary and physical activity behaviour changes in pre-diabetes population. Lifestyle intervention decreased the
risk factors and fasting blood glucose level and 2 hours glucose level. The rate of participants turning to normal
blood glucose level was higher in compliance group than non-compliance group.

Insulin index, insulin resistance (HOMA2-IR), beta cell fuction (HOMA2-%B) and insulin sensitivity index
(HOMA2-%S) increased significantly; there was diference statistically between compliance group campare
with non-compliance groups.

Conclusion: Among pre-diabetes, after 24 months of lifestyle intervention, Compliance of intervention re-
duced the risks of developing diabetes. Lifestyle intervention decrease risk factors and the risk of pre-diabetes
progressing to diabetes for 24 months in Ninh Binh province.

Keywords: diabetes, pre-diabetes, intervention
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